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Buổi sáng:

Thứ hai ngày 25 tháng 4 năm 2016
< Không có giờ >

Buổi chiều:

Thứ hai ngày 25 tháng 4 năm 2016
Tiết 1: LỊCH SỬ (4B)

Ôn tập học kì II

I. Mục tiêu: 

- Giúp HS hệ thống được những sự kiện lịch sử tiêu biểu từ thời Hậu Lê - thời Nguyễn.


- Nhớ được các sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử tiêu biểu trong quá trình dựng nước và giữ nước.

- Tự hào về truyền thống dựng nước và giữ nước.


II. Đồ dùng dạy học :

 
Phiếu học tập, băng thời gian biểu thị các thời kì lịch sử.


III. Hoạt động dạy học :


A. Kiểm tra bài cũ: GV lồng và bài ôn tập.

B. Bài mới: (35')

	· 1. Làm cá nhân (10p)

· GV đưa ra băng thời gian.

· Gọi HS hoàn thành, nxét.

· 2. Làm việc cả lớp (12p).

- GV đưa ra danh sách các nhân vật lịch sử, yêu cầu HS nêu tóm tắt về công lao của các nhân vật đó.

· 3. Làm việc cả lớp. (12p)

   - GV đưa ra một số địa danh.
  C. Củng cố, dặn dò :( 2')

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về ôn và chuẩn bị kiểm tra.
	· HS điền ND các thời kì triều đại đã học vào ô trống.

· HS làm.

· Nêu trước lớp.

· NxÐt.
      - HS nêu sự kiện LS gắn liền với địa danh đó.
· Nêu trước lớp.

· NxÐt.

- HS nghe và ghi nhớ, rút kinh nghiệm.



Tiết 2: ĐỊA LÝ (4B)

Ôn tập học kì II


I. Mục tiêu:

Học xong bài này, HS có khả năng:


- Biết chỉ trên bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam vị trí dãy núi Hoàng Liên Sơn, đỉnh Phan-xi-păng, đồng bằng Bắc bộ, đồng bằng Nam Bộ, các đồng bằng duyên hải miền Trung, các cao nguyên ở Tây Nguyên và các thành phố đã học.

- So sánh và hệ thống hoá ở mức độ đơn giản các kiến thức về thiên nhiên, con người, hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng liên Sơn, trung du Bắc Bộ, Tây Nguyên, đồng bằng Nam Bộ và dải đồng bằng duyên hải Miền Trung.

II. Đồ dùng dạy - học:

- Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam.

- Nội dung cuộc thi hái hoa dân chủ.

III. Hoạt động dạy và học:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh.


- Tổ chức lớp thành 4 nhóm dưới hình thức hái hoa dân chủ.

- Tổ chức thành các vòng :

Vòng 1: Ai chỉ đúng ?

- Chuẩn bị sẵn các băng giấy ghi tên các địa danh.

Vòng 2: Ai kể đúng ?

- GV chuẩn bị sẵn các bông hoa, trong đó có ghi tên các dãy núi, đồng bằng.

* Yêu cầu: đội chơi lần lượt lên bốc thăm, trúng địa danh nào phải kể tên các dân tộc và đặc điểm trang phục, lễ hội.

Đúng ghi : 10 điểm.

Sai : Không ghi điểm.

Vòng 3: Ai nói đúng ?

- Chuẩn bị các băng giấy: Hà Nôi, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng , Đà Lạt, TP HCM, Cần Thơ.

Vòng 4: Ai đoán đúng ?

- Chuẩn bị sẵn 1 ô chữ với các ô hàng dọc và hàng ngang.

- GV giải thích cách chơi.

- Nhận xét, kết luận.


3. Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét tiết học.


* Bài sau: Ôn tập.


- Chia 4 nhóm, mỗi nhóm cử 3 đại diện thành lập 1 đôi chơi.

- Lần lượt lên bốc thăm, trúng địa danh nào, đội đó phải chỉ vị trí trên bản đồ địa lí tự 
nhiên Việt Nam.

- Lần lượt các đội chơi lên bốc thăm.

- Lần lượt các đội lên bốc thăm trúng thành phố nào, phải nêu đặc điểm tiêu biểu về thành phố đó.

Tiết 3: KĨ THUẬT (4B)

Lắp ghép mô hình tự chọn (t1)
I. Mục đích:
- Biết gọi tên và chọn được các chi tiết để lắp ghép mô hình tự chọn.

- HS có kĩ năng thành thạo khi làm việc. Lắp được từng bộ phận và lắp ghép mô hình tự chọn theo đúng kĩ thuật quy trình.

- Rèn luyện tính cẩn thận, khéo léo khi thự hiện thao tác lắp các chi tiết của mô hình. 

- Giáo dục HS yêu thích và giữ gìn sản phẩm.

II. Đồ dùng dạy học:
Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.
III. Các hoạt động dạy - học:
A. KTBC: GV lồng vào bài giảng.
B. Dạy bài mới:

HS thực hành lắp mô hình tự chọn


- GV cho học sinh tự chọn một mô hình lắp ghép.
- GV gọi 1-2 HS nhắc lại cách lắp một mô hình mà em thích và chọn sao cho nhanh và đẹp nhất.

- HS quan sát và nghiên cứu hình vẽ trong SGK.
- GV có thể giới thiệu một số mẫu lắp ghép.
- GV nhận xét các sản phẩm và kĩ thuật lắp của HS đã làm ở tiết trước.

- Hướng dẫn một số HS làm chậm chọn những mẫu phù hợp.
- GV nhắc HS khi lắp cần chú ý thực hiện đúng các thao tác kĩ thuật, chọn chi tiết, bộ phận đúng với yêu cầu.

- GV tổ chức cho HS thực hành lắp mô hình các em chọn. 

- Khi HS thực hành, GV đến các bàn quan sát, giúp đỡ các em còn lúng túng hoặc chưa hiểu rõ cách làm để các em hoàn thành sản phẩm.

- HS trưng bày và tự đánh giá sản phẩm, GV khen ngợi, tuyên dương những em trang trí đẹp, có nhiều sáng tạo.

- Đánh giá kết quả học tập của HS.

IV. Nhận xét - dặn dò:

- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết quả, kĩ năng thực hành và sản phẩm của HS.

- Nhắc HS chuẩn bị chu đáo bài sau: Tiếp tục lắp ghép mô hình tự chọn.

- Thu dọn đồ dùng, tháo rời, kiểm tra và cất đặt các chi tiết vào hộp đồ dùng ngăn nắp, thứ tự, tránh sai sót, mất mát,...


Buổi sáng:

Thứ ba ngày 26 tháng 4 năm 2016
Tiết 1: TOÁN (4B)

Ôn tập về hình học (t1)
i. Mục tiêu
Giúp HS: 
- Ôn tập về góc và các loại góc: góc vuông, góc nhọn, góc tù; các đoạn thẳng song song, vuông góc.

- Củng cố kĩ năng vẽ hình vuông có kích thước cho trước.

- Củng cố công thức tính chu vi, diện tích một hình vuông.

ii. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.

A. Kiểm tra bài cũ: (GV lồng vào bải giảng).

B. Dạy bài mới:

Bài 1: (dành cho HS cả lớp). GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ trong SGK và nhận xét các cạnh song song với nhau; các cạnh vuông góc với nhau. GV gọi 1HS nêu kết quả, HS khác nhận xét, GV kết luận.

Bài 2: Yêu cầu HS vẽ hình vuông với cạnh cho trước. Từ đó, tính chu vi và diện tích hình 
vuông đó.

Bài 3: Hướng dẫn HS tính chu vi và diện tích các hình đã cho. So sánh các kết quả tương ứng rồi viết § vào câu đúng, S vào câu sai.

Bài 4: GV yêu cầu HS xác định cách làm:

- Trước hết tính diện tích phòng học.

- Tính diện tích viên gạch lát.

- Suy ra số viên gạch cần dùng để lát toàn bộ nền phòng học.

Chú ý: Số viên gạch cần sử dụng tính được là số tự nhiên.

C. Củng cố, dặn dò: 2' 

- GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS chuẩn bị bài sau.

Tiết 2: TẬP ĐỌC (4B)

Ăn "mầm đá"

I. Mục đích, yêu cầu

1. Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài. Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng kể vui, hãm hỉnh. Đọc phân biệt lời các nhân vật trong truyện (người dẫn chuyện, Trạng Quỳnh, chúa Trịnh).

2. Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài. Hiểu được nội dung, ý nghĩa của câu chuyện: Ca ngợi sự thông minh, tài trí của Trạng Quỳnh, vừa biết cách làm cho chúa ăn ngon miệng, vừa khéo răn chúa: “No thì chẳng có gì vừa miệng đâu ¹!”


II. Đồ dùng dạy - học

Tranh minh hoạ bài tập đọc trong SGK.


III. Các hoạt động dạy - học



A. Kiểm tra bài cũ


GV kiểm tra 2 HS đọc bài Tiếng cười là liều thuốc bổ, trả lời các câu hỏi về nội dung bài trong SGK.


B. Dạy bài mới


1. Giới thiệu bài: Truyện vui Ăn “mầm đá” kể về ông trạng rất thông minh là Trạng Quỳnh. Các em hãy đọc truyện để xem ông Trạng Quỳnh trong truyện này khôn khéo, hãm hỉnh như thế nào?

2. Luyện đọc và tìm hiểu bài

a) Luyện đọc

- HS tiếp nối nhau đọc 4 đoạn của bài, 2-3 lượt. 

Đoạn 1: 3 dòng đầu (giới thiệu về Trạng Quỳnh).

Đoạn 2: Tiếp theo đến ngoài đề hai chữ ”đại phong” (câu chuyện giữa chúa Trịnh với Trạng Quỳnh).

Đoạn 3: Tiếp theo đến khó tiêu (chúa đói)

Đoạn 4: Còn lại (bài học dành cho chúa).

- GV kết hợp hướng dẫn HS xem tranh minh hoạ truyện; giúp HS hiểu nghĩa các từ ngữ 
được chú giải cuối bài đọc (tương truyền, thời vua Lê chúa Trịnh, túc trực, dã vị); đọc đúng các câu hỏi, câu cảm (Chúa đã xơi ”mầm đá” chưa ạ? Mầm đá đã chín chưa? Mắm ”đại phong” là mắm gì mà ngon thế? Bẩm là tương ¹!...)

- HS luyện đọc theo cặp. Hai, ba em đọc cả bài.

- GV đọc diễn cảm toàn bài - giọng vui, hãm hỉnh. Đọc phân biệt lời các nhân vật trong truyện: giọng Trạng Quỳnh (lễ phép, câu cuối truyện đọc nhẹ nhàng nhưng hàm ý răn bảo hãm hỉnh); giọng chúa Trịnh (phàn nàn lúc đầu, sau háo hức hỏi món ăn vì đói quá, cuối cùng ngạc nhiên, vui vẻ vì được ăn ngon).
b) Tìm hiểu bài

GV yêu cầu HS đọc các câu hỏi trong nội dung bài và trả lời:

+ Vì sao chúa Trịnh muốn ăn món “mầm đá”?

(Vì chúa ăn gì cũng không ngon miệng, thấy “mầm đá” là món lạ thì muốn ăn.)

+ Trạng Quỳnh chuẩn bị món ăn cho chúa như thế nào?

(Trạng cho người đi lấy đá về ninh, còn mình thì chuẩn bị một lọ tương và đề bên ngoài hai chữ “đại phong”. Trạng bắt chúa phải chờ cho đến lúc đói mèm.)

+ Cuối cùng chúa có được ăn “mầm đá” không? Vì sao? (Chúa không được ăn món “mầm đá” vì thật ra không hề có món đó.)

+ Vì sao chúa ăn tương vẫn thấy ngon miệng? (Vì đói thì ăn gì cũng thấy ngon.)

+ Em có nhận xét gì về nhân vật Trạng Quỳnh? (HS có thể thảo luận nhóm trước khi trả lời, mỗi HS có thể có những nhận xét riêng: Trạng Quỳnh rất thông minh. / Trạng Quỳnh vừa giúp được chúa lại vừa khéo chê chúa. / Trạng Quỳnh rất hãm hỉnh...

c) Hướng dẫn đọc diễn cảm

- Một tốp 3HS luyện đọc toàn truyện theo cách phân vai (người dẫn chuyện, Trạng Quỳnh, chúa Trịnh). 

- GV hướng dẫn các em tìm đúng giọng đọc lời nhân vật và thể hiện biểu cảm.

- GV hướng dẫn HS cả lớp luyện đọc và thi đọc diễn cảm một đoạn truyện theo cách phân vai (do GV chọn: đoạn từ “Thấy chiếc lọ đề hai chữ “đại phong”,... đến no thì chẳng có gì vừa miệng đâu ¹.”

3. Củng cố, dặn dò

GV nhận xét tiết học. Yêu cầu HS về nhà tiếp tục luyện đọc bài văn, kể lại truyện vui trên cho người thân nghe.


Tiết 3: THỂ DỤC (4B)

< Do GV chuyên soạn và dạy >


Tiết 4: KỂ CHUYỆN (4B)

Kể chuyện đã nghe, đã đọc (tiếp)
i. mục đích, yêu cầu

Tiếp tục giúp HS:

1. Rèn kĩ năng nói: 

- Biết kể tự nhiên, bằng lời của mình một câu chuyện, đoạn chuyện đã nghe, đã đọc có nhân vật, ý nghĩa, nói về tinh thần lạc quan, yêu đời.

- Trao đổi được với các bạn về ý nghĩa câu chuyện, đoạn chuyện.

2. Rèn kĩ năng nghe: 

Lắng nghe bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn.

ii. đồ dùng dạy - học 

- Một số báo, sách, truyện viết về những người trong hoàn cảnh khó khăn vẫn lạc quan, yêu đời, có khiếu hài hước (GV và HS sưu tầm): truyện cổ tích, ngụ ngôn, truyện danh nhân, truyện cười, truyện thiếu nhi.

- Bảng lớp viết sẵn đề bài, dàn ý kể chuyện.
iii. các hoạt động dạy - học 
A. Kiểm tra bài cũ: 3 - 5': 

GV kiểm tra 1 HS kể lại 1-2 đoạn của câu chuyện Khát vọng sống, nói ý nghĩa câu chuyện.

b. dạy bài mới 

1. Giới thiệu bài: 2' 

- GV nêu MĐ, YC của tiết học: Tiết học hôm nay giúp các em được kể cho nhau nghe những câu chuyện đã nghe, đã đọc về những con người có tính cách đáng quý và rất đáng khâm phục: những người biết sống vui, sống khoẻ, có khiếu hài hước, những người sống lạc quan, yêu đời trong mọi hoàn cảnh.

- GV kiểm tra việc HS đọc truyện ở nhà. (HS giới thiệu nhanh những truyện đọc các em mang đến lớp).
2. Hướng dẫn HS kể chuyện

a. Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu của bài tập

- 1HS đọc đề bài. GV gạch dưới những từ ngữ quan trọng để HS không kể chuyện lạc đề: Hãy kể một câu chuyện đã được nghe hoặc được đọc về tinh thần lạc quan, yêu đời.
- HS tiếp nối nhau đọc các gợi ý 1,2. Cả lớp theo dõi trong SGK.

- GV phân tích gợi ý và nhắc thêm HS: (để HS hiểu gợi ý hơn)

- Một số HS tiếp nối nhau giới thiệu tên câu chuyện, nhân vật trong câu chuyện mình sẽ kể.

b. HS thực hành kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.

- GV nhắc HS nên kể chuyện theo lối mở rộng (nói thêm về tính cách nhân vật và ý nghĩa của câu chuyện) để các bạn cùng trao đổi. Có thể chỉ kể 1-2 đoạn của câu chuyện.

- Từng cặp HS kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.

- Thi KC trước lớp:

+ Mỗi HS kể chuyện xong, nói ý nghĩa của câu chuyện hoặc đối thoại cùng các bạn về tính cách nhân vật và ý nghĩa câu chuyện. Cả lớp và GV nhận xét, chấm điểm.

+ Cả lớp bình chọn bạn tìm được câu chuyện hay nhất, bạn kể chuyện lôi cuốn nhất, bạn đặt câu hỏi thông minh nhất.

4. Củng cố , dặn dò: 2'

- GV nhận xét tiết học. Yêu cầu HS về nhà kể lại câu chuyện vừa kể cho người thân nghe.

- Dặn HS đọc trước để chuẩn bị nội dung cho bài KC được chứng kiến hoặc tham gia ở tuần 34 (Kể về một người vui tính mà em biết).


Buổi chiều:

Thứ ba ngày 26 tháng 4 năm 2016
Tiết 1: LỊCH SỬ (4A)

Ôn tập học kì II

< Soạn dạy như tiết 1 chiều thứ 2 ngày 25/4/2016 >
Tiết 2: ĐỊA LÝ (4A)

Ôn tập học kì II

< Soạn dạy như tiết 2 chiều thứ 2 ngày 25/4/2016 >

Tiết 3: KHOA HỌC (4A)

Ôn tập: Thực vật và động vật (t1)
MỤC TIÊU

HS được củng cố và mở rộng hiểu biết về mối quan hệ giữa sinh vật và sinh vật thông qua quan hệ thức ăn trên cơ sở học sinh biết:

- Vẽ và trình bày sơ đồ (bằng chữ) mối quan hệ về thức ăn của một nhóm sinh vật.

- Phân tích được vai trò của con người với tư cách là một mắt xích của chuỗi thức ăn trong tự nhiên.

ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
- Hình trang 134, 135, 136, 137 SGK.


- Giấy A0, bút vẽ đủ dùng cho các nhóm.

HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Hoạt động 1: THỰC HÀNH VẼ SƠ ĐỒ CHUỖI THỨC ĂN 

*Mục tiêu: Vẽ và trình bày sơ đồ (bằng chữ) mối quan hệ về thức ăn của một nhóm vật nuôi, cây trồng và động vật sống hoang dã.

*Cách tiến hành:

Bước 1: Làm việc cả lớp

GV hướng dẫn HS tìm hiểu hình 1 trang 134, 135 SGK thông qua các câu hỏi: Mối quan hệ thức ăn giữa các sinh vật được bắt đầu từ sinh vật nào?
Bước 2: Làm việc theo nhóm

- GV chia nhóm, phát giấy và bút vẽ cho các nhóm.

- HS làm việc theo nhóm, các em cùng tham gia vẽ sơ đồ mối quan hệ về thức ăn của một nhóm vật nuôi, cây trồng và động vật sống hoang dã bằng chữ.

- Nhóm trưởng điều khiển các bạn lần lượt giải thích sơ đồ trong nhóm.

Bước 3: 

- Các nhóm treo sản phẩm và cử đại diện trình bày trước lớp.

- GV đặt câu hỏi: So sánh sơ đồ mối quan hệ về thức ăn của một nhóm vật nuôi, cây trồng và động vật sống hoang dã với sơ đồ về chuỗi thức ăn đã học ở các bài trước, em có nhận xét gì?

- GV giảng: Trong sơ đồ mối quan hệ về thức ăn của một nhóm vật nuôi, cây trồng và động vật sống hoang dã ta thấy có nhiều mắt xích hơn.

Cụ thể là:

+ Cây là thức ăn của nhiều loài vật. Nhiều loài vật khác nhau cũng là thức ăn của một số loài vật khác.

+ Trên thực tế, trong tự nhiên mối quan hệ về thức ăn giữa các sinh vật còn phức tạp hơn nhiều, tạo thành lưới thức ăn.

Kết luận

Sơ đồ mối quan hệ về thức ăn của một nhóm vật nuôi, cây trồng và động vật sống hoang dã:

Kết luận:

- Con người cũng là một thành phần của tự nhiên. Vì vậy chúng ta phải có nghĩa vụ bảo vệ sự cân bằng trong tự nhiên.

- Thực vật đóng vai trò cầu nối giữa các yếu tố vô sinh và hữu sinh trong tự nhiên. Sự sống trên Trái Đất được bắt đầu từ thực vật. Vì vậy chúng ta cần phải bảo vệ môi trường nước, không khí, bảo vệ thực vật, đặc biệt là bảo vệ rừng.

Buổi chiều:
Thứ sáu ngày 29 tháng 4 năm 2016
Tiết 1: LUYỆN TỪ VÀ CÂU (4B)

Thêm trạng ngữ cho câu

I. Mục tiêu:


- Hiểu  tác  dụng  và  đặc điểm của trạng ngữ chỉ phương tiện trong câu  (trả lời câu hỏi 
Bằng gì? Với cái gì? – ND Ghi nhớ).

- Nhận diện được trạng ngữ chỉ phương tiện trong câu (BT1, mục III); bước đầu viết được đoạn văn ngắn tả con vật yêu thích, trong đó có ít nhất 1 câu dùng trạng ngữ chỉ phương tiện (BT2).

II. Chuẩn bị:


- Bảng phụ ghi BT 1(phần nhận xét).


- Một tờ phiếu viết nội dung BT1 ( phần luyện tập).


III. Hoạt động dạy học:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1) Khởi động (5’) 

- KTBC: yêu cầu 2 HS BT 1 và 3 của tiết trước.
- Nhận xét, ghi điểm.
- Giới thiệu bài. 

2) Bài mới (30’) 

- Không dạy phần nhận xét:       
3) Luỵên tập.  

BT1: Tìm trạng ngữ chỉ phương tiện  trong các câu sau.
- Treo bảng phụ.
- Nhận xét, chốt ý. 

BT2: Viết đoạn văn ngắn tả con vật mà em yêu thích, có dùng câu chỉ phương tiện.
- GV nhận xét, tuyên dương.
4) Củng cố dặn dò (2’) 

- Nhận xét tiết học.
- Dặn về học bài và chuẩn bị tiết sau.
	- Lớp ổn định.
- 2 HS lên bảng.
- HS nghe, ghi nhớ.
- HS nghe, ghi vở.
- HS đọc yêu cầu. 

- 1 HS làm bảng, lớp làm vở.
- HS quan sát bảng phụ, nhận xét, rút ra kết luận.
- HS đọc yêu cầu. 

- HS nghe và ghi nhớ.
-  HS làm vào vở.
- Vài HS trình bày bài của mình.
- HS nghe và ghi nhớ.



Tiết 2: ÂM NHẠC (4B)

< Do GV chuyên soạn và dạy >

Tiết 3: KHOA HỌC (4B)

Ôn tập: Thực vật và động vật (t2)

MỤC TIÊU:
- HS được củng cố và mở rộng hiểu biết về mối quan hệ giữa sinh vật và sinh vật thông qua quan hệ thức ăn trên cơ sở học sinh biết:

- Vẽ và trình bày sơ đồ (bằng chữ) mối quan hệ về thức ăn của một nhóm sinh vật.

- Phân tích được vai trò của con người với tư cách là một mắt xích của chuỗi thức ăn trong tự nhiên.

ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Hình trang 134, 135, 136, 137 SGK.


- Giấy A0, bút vẽ đủ dùng cho các nhóm.

HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Hoạt động 2: XÁC ĐỊNH VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI TRONG CHUỖI THỨC ĂN TỰ NHIÊN

*Mục tiêu: Phân tích được vai trò của con người với tư cách là một mắt xích của chuỗi thức ăn trong tự nhiên.

*Cách tiến hành: 

Bước 1: Làm việc theo cặp

- GV yêu cầu HS quan sát các hình trang 136, 137 SGK.

+ Trước hết kể tên những gì được vẽ trong sơ đồ. (hình 7: Người đang ăn cơm và thức ăn, hình 8: Bò ăn cỏ, hình 9: Các loài tảo -> Cá -> Cá hộp (thức ăn của người).

+ Dựa vào các hình trên, bạn hãy nói về chuỗi thức ăn, trong đó có con người.

- HS thực hiện nhiệm vụ cùng với bạn theo gợi ý trên.

- GV kiểm tra và giúp đỡ các nhóm.

Bước 2: Hoạt động cả lớp

- GV gọi một số HS lên trả lời những câu hỏi đã gợi ý trên.

- GV giảng: Sơ đồ chuỗi thức ăn trong tự nhiên có con người dựa trên các hình ở trang 136, 137 SGK.

Các loài tảo -> Cá -> Người (ăn cá hộp)

Cỏ -> Bò -> Người

Trên thực tế, thức ăn của con người rất phong phú. Để đảm bảo đủ thức ăn cung cấp cho 
mình, con người đã tăng gia, sản xuất, trồng trọt và chăn nuôi. Tuy nhiên, một số người đã ăn thịt thú rừng hoặc sử dụng chúng vào việc khác.

- GV hỏi cả lớp:

+ Hiện tượng săn bắt thú rừng, phá rừng sẽ dẫn đến tình trạng gì?

+ Điều gì sẽ xảy ra nếu một mắt xích trong chuỗi thức ăn bị đứt? (Nếu không có cỏ thì ...).

+ Chuỗi thức ăn là gì?

+ Nêu vai trò của thực vật đối với sự sống trên Trái Đất.
Kết luận:

- Con người cũng là một thành phần của tự nhiên. Vì vậy chúng ta phải có nghĩa vụ bảo vệ sự cân bằng trong tự nhiên.


- Thực vật đóng vai trò cầu nối giữa các yếu tố vô sinh và hữu sinh trong tự nhiên. Sự sống trên Trái Đất được bắt đầu từ thực vật. Vì vậy chúng ta cần phải bảo vệ môi trường nước, không khí, bảo vệ thực vật, đặc biệt là bảo vệ rừng.
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